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Chỉ định truyền máu trong cả hai nhóm chỉ nên đặt ra 
khi xét nghiệm có thiếu máu trước mổ (hàm lượng Hb 
dưới 90g/L. 
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Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nữ nhồi máu cơ tim cấp 

 
Lê Thị Thanh Hằng - Bệnh viện Hữu Nghị 

Đặt vấn đề  
Nhồi máu cơ tim cấp (NMCT) vẫn là bệnh nặng, dù 

có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị thì tỷ lệ biến 
chứng và tử vong vẫn còn cao. Tuổi thọ trung bình của 
người Việt Nam ngày càng có xu hướng tăng, phụ nữ 
thường có tuổi thọ cao hơn so với nam giới và tỷ lệ mắc 
bệnh tim mạch cũng có xu hướng ngày càng tăng.  

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ 
mắc bệnh ĐMV nói chung và NMCT cấp của nữ nói 
riêng trong những thập kỷ gần đây có xu hướng tăng 
nhanh hơn so với nam còn nhiều điểm khác nhau chưa 
rõ cơ chế.  

Sự khác biệt về sức khoẻ của nam và nữ cũng như 
về tình hình mắc bệnh của từng giới nam và nữ ngày nay 
là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, các bác sỹ 

lâm sàng trên thế giới cũng như ở nước ta.  
Việt Nam hiện nay các nghiên cứu về NMCT cấp của 

nữ chưa nhiều, vẫn là các nghiên cứu NMCT cấp nói 
chung. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “ Đặc 
điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nữ NMCT 
cấp ” để có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời hạn chế tối 
đa các biến chứng cũng như tỉ lệ tử vong sau NMCT cấp 
của nữ.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Tất cả các bệnh nhân 

được chẩn đoán NMCT cấp theo tiêu chuẩn của 
TCYTTG.  

Tiêu chuẩn loại trừ: Loại trừ tất cả các bệnh nhân 
không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT cấp. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu. So sánh mô tả, theo 

dõi trong thời gian nằm viện.. 
- Chẩn đoán NMCT cấp theo tiêu chuẩn TCYTTG 

năm 2000. Suy tim theo theo Hội Tim mạch châu Âu. 
Tăng huyết áp theo JNC VII năm 2003.Rối loạn chuyển 
hoá lipid theo ATP III (Adult Treatment panel III) của 
NCEP (National Cholesterol Education Program). Đái 
tháo đường theo TCYTTG 1998. 

- Xử lý số liệu : Các dữ kiện được xử lý bằng phần 
mÒn SPSS 12.0 for windows. 

Kết quả  
* Tuổi:Tuổi trung bình của nữ 69,4 ±10,4, của nam 

64,0 ± 11,0. Tuổi NMCT cấp của nữ thấp nhất 43, tuổi 
cao nhất là 90. Tuổi thấp nhất của nam 34, tuổi cao nhất 

là 90 tuổi. Tuổi trung bình NMCT của nữ muộn hơn so 
với nam 5 đến 10 tuổi với p<0,01. 

* Giới: 135 bệnh nhân nữ bị NMCT cấp (chiếm tỉ lệ: 
33,3%) so sánh với 270 bệnh nhân nam NMCT cấp 
(chiếm tỉ lệ: 66,7%). Số bệnh nhân NMCT cấp là nữ ít hơn 
so với nam rất rõ ràng và có ý nghĩa thống kê (p<0,001).  

* Đặc điểm về hình thể trong nhóm nghiên cứu 
Trong NMCT cấp của nữ có biểu hiện béo phì dạng 

tạng BMI 23,13 ±2,75. Tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể 
27,55%, sự khác nhau của nam và nữ với p<0,01 

 * Hoàn cảnh xuất hiện đau ngực và đặc điểm đau 
ngực 

 Bảng 1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm đau ngực 
của nhóm nghiên cứu: 

NMCT là nữ NMCT là nam 
Đặc điểm lâm sàng 

n=135 Tỉ lệ 
% 

n=270 Tỉ lệ 
% 

 
P 

Về đêm, khi 
ngủ 

43 34,4 99 36,7 >0,05 

Nghỉ ngơi, giải 
trí 

59 47,2 123 45,6 >0,05 

Làm việc bình 
thường 

17 13,6 41 15,2 >0,05 

Hoàn 
cảnh 
xuất 
hiện 
đau 
ngực Lao động gắng 

sức 
6 0,5 7 2,5 >0,05 

Không đau 7 5,2 14 5,2 >0,05 
Không điển 

hình 
79 58,2 127 47,2 >0,05 

Đặc 
điểm 
đau 
ngực Điển hình 49 36,6 129 47,6 >0,05 

Hoàn cảnh xuất hiện đau ngực và đặc điểm đau 
ngực của của hai giới không khác nhau chưa có ý nghĩa 
thống kê. Nhưng ở nữ đau ngực không điển hình gặp ở 
nữ nhiều hơn nam và đau ngực điển hình gặp ở nam 
nhiều hơn nữ.  

Bảng 2. Đặc điểm khi vào viện của nhóm nghiên cứu 
Đặc điểm NMCT là nữ NMCT là nam P 

Từ khi có biểu hiện 
bệnh đến vào viện (giờ) 

24,3 ± 28,7 26,8 ± 33,8 >0,05 

Huyết áp tâm thu 
(mmHg) 

120,2 ± 27,5 117,4 ± 
25,3 

>0,05 

Huyết áp tâm trương 
(mmHg) 

75 ± 15,13 74 ± 16,29 >0,05 

Tần số tim khi vào viện 
(ck/ph) 

90,0 ± 19,8 86,6 ± 22,3 >0,05 
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- Nhịp tim của nữ nhanh hơn so với nam nhưng 
p>0,05. 

*Các dấu hiệu tiền triệu thường gặp trong NMCT 
cấp của nữ 

Bảng 3. Các triệu chứng tiền triệu thường gặp của 
đối tượng nghiên cứu:  

NMCT là nữ NMCT là nam 
Các triệu chứng tiền triệu 

hay gặp của hai giới N=13
5 

Tỉ lệ 
% 

N=27
0 

Tỉ lệ 
% 

Mệt bất thường 117 86,7 115 42,6 
Đau ngực thoáng qua 88 65,2 91 33,7 

Rối loạn giấc ngủ 49 36,3 34 12,6 
Thở nông 33 24,4 20 7,4 

Dấu hiệu tiêu hoá đầy bụng, 
nôn 

44 32,6 16 5,9 

Có 116 85,9 139 51,3 Dấu hiệu 
tiền triệu Không 19 14,1 132 48,7 

Thời gian xuất hiện tiền triệu 
(ngày) 

6,5 ± 6,2 3,9 ± 6.0 

Tỷ lệ có triệu chứng tiền triệu của nữ (85,9%) nhiều 
hơn nam (51,3%) p <0,01. Thời gian xuất hiện tiền triệu 
của nữ (6,5 ± 6,2 ngày) nhiều hơn nam (3,9 ± 6.0 ngày), 
với p<0,01  

 * Đặc điểm về thời gian từ khi đau ngực NMCT 
đến khi vào viện  

Bảng 4. Thời gian từ khi đau thắt ngực NMCT cấp 
đến khi vào nhập viện: 

NMCT nữ NMCT nam Thời gian 
 nhập viện n Tỉ lệ % n Tỉ lệ % 

p 

< 6 giờ 37 27,4 58 21,8 
7 đến 12 giờ 30 22,2 74 27,8 

13 đến < 24 giờ 33 24,4 55 20,7 
25 giờ đến≤3 ngày 27 20,0 68 25,6 

> 3 ngày 8 5,9 30 4,1 

 
p>0,05 

Thời gian đau thắt 
ngực khi vào viện 

(giờ) 

24,3 ± 
28,7 

26,8 ± 
33,8 

  p>0,05 
 

Thời gian NMCT cấp đến khi vào viện hai giới khác 
nhau, với p>0,05 

* Các biến chứng khi vào viện  
Bảng 9 Biến chứng suy tim và sốc tim khi vào viện 

của đối tượng nghiên cứu. 
NMCT là nữ NMCT là nam Đặc điểm lâm 

sàng n Tỉ lệ % n Tỉ lệ % 
p 

1 53 39,3 % 160 59,3 % 
2 48 35,6 % 63 23,3 % 
3 16 11,9 % 18 6,7% 

 
 

Killip 
4 18 13,3 % 29 10,4 % 

 
<0,001 

Tỉ lệ suy tim của nữ (57,5%) nhiều hơn so với nam 
(30%), với p<0,001 

* Các biến chứng khi điều trị tại viện  
Bảng 10 Các biến chứng thường gặp trong thời gian 

nằm viện 
NMCT cấp là nữ NMCT cấp là nam Các biến chứng 

n Tỉ lệ % n Tỉ lệ% 
p 

Tỉ lệ có biến chứng 83 61,5 149 55,5 NS 
Suy tim 71 52,6 165 63,3 <0,05 

RL nhịp chung 70 48,2 % 87 30,0 % <0,01 
TDMNT 14 10,5 34 13,2 NS 
Suy thận 17 12,6 20 7,6 NS 

Nhồi máu não 8 6.0 6 2.3 NS 
Xuất huyết dạ dày 2 1,5 2 0,4 NS 
Biến chứng cơ học 3 2,2 1 0,43 <0,001 
Tăng đông buồng 

tim 
9 17,3 7 20,6 NS 

 Biến chứng thường gặp khi vào viện là suy tim, 
RL nhịp chung, và các biến chứng cơ học như thủng 
vách tim, đứt bán phần dây chằng van hai lá ở nữ gặp 
nhiều hơn so với nam với p<0,05. 

*Các YTNC thường gặp ở NMCT cấp ở nữ 
Các yếu tố nguy cơ thường gặp THA ở nữ (81,2 %) 

so với nam (67,9 %), đái tháo đường ở nữ cũng cao hơn 
so với nam (44,4 %) so với nam (27,1 %) với p<0,01, Có 
RLLP máu chung ở nữ (62,38 %) so với nam (50,2%) với 
p<0,05, Tỉ lệ có bệnh ĐMV của nữ và nam khác nhau 
chưa có ý nghĩa thống kê. Hút thuốc lá gặp nam là chủ 
yếu (91,0%).  

Bàn luận  
1. Đặc điểm về tuổi:  
Độ tuổi trung bình trong NMCT cấp của hai giới có 

khác nhau, tuổi NMCT của nữ muộn hơn so với nam từ 5 
- 10 tuổi, sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê với 
p<0,001. Tuổi NMCT cấp của nam giới (34 tuổi) trẻ hơn 
so với nữ (43 tuổi). Tuổi NMCT cấp của nam ngày càng 
có xu hướng trẻ hơn, kết quả này tương tự như của các 
tác giả khác.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 
quả của tác giả Khalid Barakat Viola Vaccarino, Judith 
S.Hochman, John G.Canto 

2- Đặc điểm về hình thể trong nhóm nghiên cứu. 
Theo tác giả Barbara J.Nicklas và cộng sự khi nghiên 

cứu NMCT không thấy mối liên quan giữa NMCT và 
phân bố mỡ trong cơ thể của nam giới. Chỉ số BMI của 
nữ không có giá trị dự báo NMCT (với 1,67, độ tin cậy 
95%, p<0,001). Có mối tương quan giữa béo tạng và 
NMCT của nữ với sự thay đổi HDL-c, Interleukin 6, THA, 
ĐTĐ (với 1.79, độ tin cậy 95%, dao động từ 1,24-2,58, 
p< 0,001.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân nữ đã ở 
mức béo phì độ 1 hay là với chỉ số BMI của nữ 23,13 ± 
2,75 và tỉ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể của nữ (27,55%) 
với p<0,01. 

3. Triệu chứng lâm sàng sớm (tiền triệu) của 
NMCT cấp.  

 Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các bệnh 
nhân NMCT cấp đều có 

các triệu chứng lâm sàng sớm báo trước, các triệu 
chứng tiền triệu có giá trị dự báo NMCT cấp. Để nhận 
biết được các tiền triệu của NMCT cấp ở phụ nữ cũng là 
một thách thức vì chúng dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với 
triệu chứng của các bệnh nội khoa khác. 

Khi khai thác các triệu chứng tiền triệu NMCT cấp ở 
nữ, chúng tôi nhận thấy rằng: hầu như các bệnh nhân nữ 
NMCT cấp không có kinh nghiệm về nhận biết các dâú 
hiệu tiền triệu như: khó phân biệt được rõ đau tức, tức 
ngực hay khó chịu vùng ngực, cảm gi̧ c bó sát ngực hay 
như cảm gi̧ c đè nặng ngực, nhói ngực thoáng qua, cũng 
như việc đánh giá mức độ (nhẹ, vừa, nặng), tần suất, thời 
gian xuất hiện các triệu chứng đó và các triệu chứng kèm 
theo. Phân biệt các triệu chứng này với các triệu chứng ở 
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bệnh khác có biểu hiện giống như vậy, điều này cũng 
giống với nhận định của tác giả Jean C. McSweeny. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự như tác 
giả Jean C.McSweeny 

4. Đặc điểm đau ngực trong NMCT cấp của nữ. 
Đau ngực là một trong các triệu chứng chính chẩn 

đoán NMCT cấp. Nhưng có sự khác nhau giữa hai giới 
trong hội chứng đau ngực. Có giả thuyết cho rằng phụ 
nữ có ngưỡng đau thấp, có nồng độ beta endophin huyết 
tương khi nghỉ thấp hơn nam giới 4,2 ± 3,9 so với 5,0 ± 
2,5 pmol/l, nên khi có căng thẳng về tâm lý thì lượng 
beta endophin tăng cao nhanh và tối đa 6,4 ± 5,1 so với 
7,4 ± 3,5 pmol/l [63,132,133].  

Mặt khác, một kiểu đau ngực ổn định khó khăn chẩn 
đoán đó là Hội chứng X. Hội chứng này gặp 60-70% ở 
nữ(trong đó gặp trong 60% ở phụ nữ mạn kinh và 40% ở 
phụ nữ tiền mạn kinh), nhưng chỉ gặp 30- 40% ở nam, 
biểu hiện đặc trưng bởi đau thắt ngực nhưng chụp hệ 
ĐMV thì hoàn toàn bình thường, tỉ lệ này rất thay đổi từ 
10 -50% trong số bệnh nhân.  

Đau ngực không điển hình trong bệnh ĐMV của nữ 
có thể là một trong các nguyên nhân phụ nữ khó nhận ra 
NMCT cấp trong giờ đầu. Tác giả Leanne L.Lefler và 
cộng sự, thấy rằng các triệu chứng không điển hình và 
mức độ nặng của các triệu chứng có ảnh hưởng đến việc 
trì hoãn vào viện ngay sau khi NMCT cấp ở phụ nữ, và 
cho rằng khi các triệu chứng không điển hình tăng lên thì 
thời gian trì hoãn vào điều trị cũng tăng. Nhưng ở bệnh 
nhân NMCT cấp, có nhiều bệnh mãn tính kèm theo 
thường sớm vào viện điều trị. 

Kết quả của chúng tôi đau ngực không điển hình gặp 
ở nữ nhiều hơn nam và đau ngực điển hình gặp ở nam 
nhiều hơn nữ, phù hợp với nghiên cứu của tác giả Khalid 
Barakat, Judith S.Hochman. 

5. Thời gian từ khi NMCT cấp đến khi vào viện 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, đối tượng nghiên 

cứu NMCT là nữ giới cũng có vào viện sớm hơn nam giới 
trong 48 giờ đầu, nhưng sau 48 giờ tỷ lệ vào viện của nữ 
bị NMCT cấp nhiều hơn so với nam giới nghĩa là ở nữ 
vẫn có xu hướng vào viện muộn hơn so với nam giới, 
hơn nữa tình trạng vào viện của bệnh nhân không hoàn 
toàn tỷ lệ thuận với số lượng ĐMV tổn thương hẹp. 

Chúng tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân trong đó: 
ở nữ thường có nhiều bệnh nội khoa phối hợp (nữ chiếm 
tỉ lệ 91%, nam 65,8%, và tâm lý hay lo (so sánh tỉ lệ lo 
lắng 68,1% ở nữ và 34,1% ở nam). Do vậy, khi có triệu 
chứng của NMCT cấp thì tâm lý lo lắng bất thường này 
tăng lên nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một 
giả thiết cho việc bệnh nhân nữ khi NMCT cấp vào viện 
có xu hướng sớm hơn so với nam giới.  

5. Mạch và huyết áp tâm thu.  
Bệnh nhân nữ bị NMCT cấp thường mạch nhanh khi 

nhập viện do đau ngục và tình trạng lo lắng hồi hộp kèm 
theo. Mạch trung bình của nữ khi vào viện nhanh hơn so 
với nam nhưng chưa có ý nghĩa thống kê.  

Huyết áp tâm thu và tâm trương khi vào viện của hai 
giới khác nhau chưa có ý nghĩa thống kê. Điều này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Zuzana 
Motovska.  

6. Phân độ Killip. 
Nghiên cứu của chúng tôi về phân độ Killip thấy rằng 

tỉ lệ không suy tim (Killip 1) ở nữ nhiều hơn so với nam 

với p<0,01. Tỉ lệ có suy tim (Killip2+3) của nữ nhiều hơn 
so với nam, p<0,01, Tỉ lệ sốc tim gặp ở nữ nhiều hơn 
nam với p<0,01 

Kết quả này phù hợp với kết quả của tác giả Viola 
Vaccarino, Judith S.Hochman, Khalid Barakat. 

7. Biến chứng trong thời gian nằm viện. 
Đa số các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

thấy rằng bệnh nhân nữ thường có nhiều biến chúng hơn 
nam giới. Nghiên cứu GUSTOII của Hochman và cộng sự 
cho thấy các biến chứng khi nằm viện thường gặp là suy 
tim, RL nhịp chung, RL nhịp thất hay gặphơn ở nữ, và các 
biến chứng cơ học như thủng vávh tim, đứt bán phần dây 
chằng van hai ļ  ở nữ gặp nhiều hơn so với nam với 
p<0,05. Kết quả này phù hợp với tác giả Viola Vaccarino. 

Biến chứng khi vào viện thì tỉ lệ suy tim và sốc tim 
gặp ở nữ nhiều hơn nam có ý nghiã thống kê vơi p<0,01. 

Kết luận 
Qua nghiên cứu 135 bệnh nhân nữ NMCT cấp từ 

tháng 3 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006. chúng tôi 
nhận thấy rằng : 

Bệnh nhân nữ NMCT cấp tuổi lớn hơn so với nam có 
ý nghĩa thống kê với p<0,001. Tỉ lệ có RLLP máu gặp ở 
nữ nhiều hơn so với nam với p<0,05 

Bệnh nhân nữ có tỉ lệ THA và ĐTĐ cao hơn so với 
nam với p<0,01.  

Nữ ít vận động thể lực hơn so với nam với p<0,01 
Trong khi đó tỉ lệ hút thuốc lá của nam nhiều hơn hẳn 

so với nữ với p<0,001. 
Các triệu chứng tiền triệu củaNMCT cấp của nữ 

nhiều hơn hẳn so với nam giới với p<0,001  
Đặc điểm đau ngực không điển hình thường gặp ở nữ 

nhiều hơn so với nam. Đau ngực điển hình gặp ở nam 
nhiều hơn so với nữ, sô khác nhau này chưa có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05. Tuy nhiên có tỉ lệ NMCT cấp không 
đau ngực và cũng gặp ở nữ nhiều hơn nam với p>0,05. 

Thời gian nhập viện của nữ có xu hướng muộn hơn 
so với nam.  

Các biến chứng khi vào viện của nữ về suy tim và 
sốc tim (n theo Killip) cao hơn so với nam giới. Biến 
chứng trong thời gian nằm viện của nữ gặp nhiều nhất là 
suy tim, RL nhịp tim, các biến chứng cơ học như thủng 
vách tim, đứt bán phần dây chằng van hai lá ở nữ gặp 
nhiều hơn so với nam với p<0,05. 

Summary 
Background. Prvevious studies have show that 

women who present with Acute Myocardial Infarction 
(AMI) have different characteristics in clinical than men. 

 Many studies have examined sex-related 
differences in the clinical features of acute myocardial 
infarction (AMI). However, prospective studies are scant, 
and sex-related differences in symptoms of AMI remain 
unclear. We examined differences between men and 
women in terms of the clinical features of AMI 

Objective The differences in presentation 
characteristics in clinical female and male patients 
hospitalized with Acute Myocardial Infarction (AMI). 
complications, and outcome of acute myocardial 
infarction treated with primary coronary angioplasty were 
compared in male and female patients 

Methods. The baseline examination was performed 
during March 2005 to December 2006. We studied 135 
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women and 270 men (total 405 patients were female 
(33,3%) and 270 male (66,7%) patients with ST-segment 
elevation AMI who were admitted with after symptoms 
onset. The same cardiologist interviewed all patients 
after admission.  

Results. Women older than men (69.4 ± 10.4 vs 
64.0 ± 11 years, p<0.001) and had higher rates of 
hypertension (81.2% vs 67.9% p<0.01), diabetes 
mellitus (44.4% vs 27.1%, p< 0.001), and hyperlipidemia 
(49.5% vs 36.5 %, p<0.0.05). fewer patients with current 
smoking (7.6 % vs 91.1%, p < 0.001) in the female 
group than in the male group (p<0.01). and peak 
creatine kinase value was significantly lower (1439.9 ± 
1261.4 vs 2006.9 ± 1717 IU/l, p <0.01) in the female 
group than in the male group.  

Both Killip's classification on admission (p<0.001), 
and Thrombolysis in Myocardial Infarction grade soon 
after mechanical reperfusion therapy (p < 0.01) were 
significantly not worse in the female group. There were 
significantly more patients with heart failure in the female 
group (47.5% vs 30%, p < 0.001).  

Less typical symptoms of AMI may be considered 
inconsistent with AMI and mistakenly attributed to 
musculoskeletal, gastrointestinal, or neurologic 
diseases. Moreover, we found that women were more 
likely than men to have mild pain at the onset of AMI, 
there by prolonging the time to hospital admission. 

Most women have prodromal symptoms before AMI. 
It remains unknown whether prodromal symptoms are 
predictive of future even 

Women were more likely than men to have non-
specific symptoms (45 vs 34%, p=0.033), non-chest pain 
(pain in the jaw, throat, neck, shoulder, arm, hand, and 
back), mild pain (20 vs 7%, p<0.001), and nausea (45.2 
vs 26.7%, p=0.013).On coronary angiography, the 
severity of coronary-artery lesions was similar in both 
sexes. p< 0.05). 

Conclusions: Clinical profiles and presentations 
differ between women and men with AMI. Women have 
less typical symptoms of AMI than men. Most women 
have prodromal sy mptoms before AMI. 

Keywords: Acute Myocardial Infarction, women. 
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